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Báo cáo 
Giải trình về việc tiếp thu ý kiến góp ý của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế đại diện 3 miền về dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22, 23/10/2010, Bộ Y tế tổ chức 3 hội nghị lấy ý kiến góp ý trực tiếp của đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế (90 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế) đại diện 3 Miền Bắc-Trung-Nam đối với dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế để bảo đảm tối đa tính khả khi khi Nghị định được Chính phủ ban hành. Tại 3 Hội nghị trên, sau khi góp ý, thảo luận, Bộ Y tế xin báo cáo về việc tiếp thu và giải trình một số ý kiến góp ý của các doanh nghiệp như sau:
I. Về sự cần thiết ban hành Nghị định


Hầu hết đại diện các doanh nghiệp đều thống nhất cao về sự cần thiết ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị trên cơ sở tách từ Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế để bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ đối với các nghị định xử phạt VPHC hiện hành khác có liên quan, đồng thời phù hợp với quy định của Luật Dược, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2008, bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính đúng người, đúng hành vi vi phạm, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và công bằng trong hoạt động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.

II. Về dự thảo Nghị định
A. Những vấn đề chung:

Hầu hết các ý kiến đều thống nhất cao với nội dung cơ bản, phạm vi điều chỉnh và đội tượng áp dụng của dự thảo Nghị định. Tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến tham gia góp ý hoàn thiện thêm dự thảo Nghị định, đó là: 

- Có ý kiến đề nghị tách riêng chương quy định về vi phạm và xử phạt VPHC đối với thuốc tây y và thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
Ban soạn thảo cho rằng, đièu kiện kinh doạnh thuốc đông y, thuốc từ dược liệu đã được quy đinh thống nhất trong Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan và theo đó điều kiện cơ bản đều giống nhau, do đó không nhất thiết phải tách ra làm 2 chương vì sẽ bị trùng lặp khong cần thiết, những nội dung khác biệt đã được thể hiện cụ thể trong mục 1 của chương II.

B. Những vấn đề cụ thể:

- Điều 2. Đối tượng áp dụng: Công ty TNHH Long Phương đề nghị giải thích lý do Nghị định này không áp dụng xử phạt vi phạm đối với cán bộ, công chức? không nên quy định như Dự thảo Nghị định mà phải thực hiện theo nguyên tắc bất cứ cá nhân, tổ chức nào có hành vi vi phạm pháp luật về về dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế mà chưa đến mức độ phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì đều phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Về vấn đề này, Ban soạn thảo có ý kiến như sau: Đây là vấn đề chưa được quy định cụ thể trong Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 cũng như trong Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008. Mặt khác, cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ nếu có hành vi vi phạm chế độ công vụ thì phải bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy nội dung này cần được giữ nguyên như Dự thảo.

- Điều 3 về giải thích từ ngữ của dự thảo Nghị định có ý kiến cho rằng cần xem lại khái niệm về trang thiết bị y tế nên cụ thể hơn như: 
Trang thiết bị y tế là các loại thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế (cấy ghép, tiêu hao), kể cả phần mềm cần thiết, được sử dụng riêng lẻ hay phối hợp với nhau phục vụ cho con người nhằm mục đích:

- Ngăn ngừa, kiểm tra, chẩn đoán, điều trị, làm giảm nhẹ bệnh tật hoặc bù đắp tổn thương;

- Kiểm tra, thay thế, sửa đổi, hỗ trợ giải phẫu hoặc một quá trình sinh lý;

- Hỗ trợ hoặc duy trì sự sống;

- Kiểm soát sự  thụ thai;

- Khử trùng trong y tế (không bao gồm hoá chất, chế phẩm diệt khuẩn dùng trong y tế);

- Phương tiện vận chuyển chuyên dụng phục vụ cho hoạt động y tế.

Về vấn đề này ban soạn thảo cho rằng: Đây là khái niệm về trang thiết bị y tế như trong dự thảo sửa đổi Thông tư hướng dẫn nhập khẩu TTBYT, tuy nhiên với khái niệm trên quá chi tiết mà chưa khái quát được tổng thể của khái niệm về trang thiết bị y tế, mặt khác khái niệm như trong dự thảo Nghị định cũng phù hợp với quan điểm của các nước trong khu vực qua hiệp định Asean hiện nay, nên đề nghị giữ lại như Dự thảo Nghị định
- Tổng công ty dược Việt Nam, Hiệp hội SXKDD Việt Nam: 
Đề nghị nghiên cứu lại quy định mức xử phạt đối với trường hợp thuốc có SĐK hết hiệu lực nhưng chưa được cấp lại SĐK.
Ban soạn thảo tiếp thu, chuyển lên khoản 2 ĐiÒu 8 mức phạt nhẹ hơn 20 triệu - 30 triệu.
- Cơ sở d­îc Phúc Hưng
Điểm b khoản 3 Điều 8 quy định về sản xuất thuốc khi SĐK hết hiệu lực: đề nghị nghiên cứu đối với thuốc đông dược vì theo lộ trình đến 31/12/2010 sẽ phải thực hiện GMP.


Ban soạn thảo tiếp thu, chuyển lên khoản 2 ĐiÒu 8 mức phạt nhẹ hơn 20 triệu - 30 triệu
Điểm d khoản 3 Điều 8 quy định về sử dụng nguyên liệu thuốc không rõ nguồn gốc, hoặc không đạt tiêu chuẩn khi đưa vào sản xuất, đề nghị nghiên cứu lại đối với dược liệu do đặc thù riêng. Đề nghị sửa lại là: nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng sau khi sơ chế/bào chế (Sinh địa, Thục địa, trần bì…) 

Ban soạn thảo: không tiếp thu vì theo quy định pháp luật hiện hành, nguyên liệu làm thuốc phải đạt tiêu chuẩn mới đưa vào SX..

Điểm b khoản 3 Điều 9 quy định hành vi bán buôn dược liệu không đảm bảo chất lượng (thủy phần?, Hàm ẩm…): khó thực hiện nhất là trong bán buôn, vận chuyển.

Ban soạn thảo: Theo quy định tại Điều 9 Luật Dược, nghiêm cấm kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc…thuốc kém chất lượng, do đó không tiếp thu nội dung này.

- Công ty Imexpharm


Điểm a khoản 1 Điều 7: đề nghị tăng mức phạt. Lý do thuốc nước ngoài bị rút SĐK ở nước sở tại vì lý do an toàn, hiệu quả và chất lượng thuốc mà không thông báo cho BYT VN là nghiêm trọng mà mức phạt chỉ ở mức 3 triệu - 5 triệu VNĐ là chưa phù hợp với các qui định xử phạt khác lên đến 40 triệu VNĐ. 


Ban soạn thảo tiếp thu, chuyển mục này xuống khoản 2 Điều 7 có mức phạt nặng hơn.

Điểm a và b khoản 3 Điều 7: Hình thức phạt bổ sung rút giấy phép kinh doanh là quá nặng cho doanh nghiệp. Đề nghị bỏ khoản này. Thông thường đối với thế giới, việc rút giấy phép kinh doanh có thời hạn và vô thời hạn khi doanh nghiệp gây ra hậu quả nghiêm trọng như chết người


Ban soạn thảo nhất trí, chỉ áp dụng hình thức xử phạt bổ sung rút giấy CN đủ ĐKKD thuốc, giấy phép hoạt động về  thuốc tại Việt Nam khi tái phạm nhiều lần.

Điểm a và b khoản 1 Điều 14 : Đề nghị nghiên cứu lại vì trong quy chế ĐKT có quy định những thay đổi nhỏ về nhãn thuốc thì không cần phải xin phép cơ quan quản lý

Ban soạn thảo: Theo quy định các thay đổi nhỏ này công ty phải công bố với nhà quản lý, do đó không thay đổi được nội dung này.

Điều 8, Điều 12: Đề nghị xem lại, nên chia ra lỗi nghiêm trọng, lỗi lớn, lỗi nhỏ.

Ban soạn thảo: Không tiếp thu được vì GPs là bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn thục hành tốt sản xuất thuốc, bảo quản thuốc, kiểm nghiệm thuốc trong đó có rất nhiều khoản mục có những khoản thuộc là quan trọng (nghiêm trọng) nếu không đạt thì đoàn kiểm tra GPs đã không cấp giấy chứng nhận hoặc phải có báo cáo khắc phục mới được cấp giấy chưng nhận, còn lại những lỗi nhỏ đã khuyến cáo cơ sở khắc phục, do vậy những điều khoản đưa vào đều là những hành vi vi phạm điển hình giúp cho việc thanh kiểm tra, giám sát hậu mại.

Điểm đ khoản 3 Điều 8. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với việc sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đề nghị nghiên cứu lại vì sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng có nhiều nguôn nhân, mức độ..., cần phân biệt đó là do chủ quan hay khách quan, nếu do khách quan, mức phạt đó là cao. Thực tế nếu thuốc không đạt TCCL khi phát hiện tại DN thì sẻ không cho xuất xưởng, và khi lưu hành trên thị trường thì còn rất nhiều các yếu khác tác động vào chất lượng thuốc như : vận chuyển, bảo quản trong quá trình lưu thông, sai lệch về kết quả kiểm nghiệm giữa các phòng kiểm nghiệm

Ban soạn thảo: Nhất trí, điều chỉnh bằng cách phân loại mức phạt theo các mức độ thu hồi mức độ 1, múc độ 2, mức độ 3.

- Công ty CPDP TBYT Hà Nội

Điểm b khoản 1 Điều 11 quy định: “Để lẫn các mặt hàng không phải là thuốc cùng với thuốc”. Đề nghị được sửa lại là :

“Để lẫn các mặt hàng không phục vụ chăm sóc sức khỏe con người với thuốc chữa bệnh cho người “ hoặc 

“Để lẫn các mặt hàng nguy hại đến sức khoẻ con người với thuốc chữa bệnh cho người”.

Lí do: trên mặt bằng 1.300 m2 kho GSP công ty chúng tôi để thuốc, TBYT, hóa chất trong đó có nhiều loại không phải thuốc nhưng cũng dùng cho việc chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ con người (vật liệu thay thế trong cơ thể người như nẹp, vít, chỉ khâu…) và đòi hỏi yêu cầu bảo quản cao.

Ban soạn thảo: Theo nguyên tắc GPP, không được để lẫn các mặt hàng không phải là thuốc cùng với thuốc, do đó quy định như dự thảo là phù hợp.

- Công ty VIMEDIMEX II và Công ty Mega

Đề nghị gia hạn SĐK thêm 6 tháng sau khi hết hiệu lực SĐK.


Ban soạn thảo cho rằng, đây là vấn đề giải pháp hành chính (Bộ Y tế sẽ nghiên cứu) vì vậy, không quy định ở văn bản xử phạt hành chính.

- Công ty POLYVAX


Điểm a khoản 3 Điều 13: đề nghị xem xét lại vì không được quảng cáo vắc xin.


Ban soạn thảo: Giữ nguyên vì theo quy định hiện hành, vắc xin không được phép quảng cáo, nếu quảng cáo là vi phạm pháp luật.

- Công ty Fito

Điểm a và b khoản 1 Điều 13 quy định mức phạt từ 5 - 10 triệu là nặng vì 1 người có thể giới thiệu thuốc ở 64 tỉnh thành và 01 thuốc có thể quảng cáo ở 64 tỉnh thành, do đó không thể gửi công văn hay giấy phép quảng cáo cho cả 63 tỉnh thành được.


Ban soạn thảo cho rằng để bảo đảm tính răn đe và tương xứng với từng hành vi vi phạm cũng như thống nhất với hệ thống văn bản QPPL về xử phạt VPHC có liên quan, mức xử phạt như trên là phù hợp.

Điểm b khoản 2 Điều 13 quy định hình thức xử phạt đối với việc thông tin, quảng cáo thuốc có SĐK hết hiệu lực. Tuy nhiên, mặc dù thuốc có SĐK hết hiệu lực nhưng đã sản xuất và vẫn còn hạn dùng và vẫn được lưu thông trên thị trường nên vẫn cần được thông tin, quảng cáo.


Ban soạn thảo cho rằng thuốc có SĐK cũ được lưu thông đến hết hạn dùng của thuốc không đồng nghĩa với nội dung quảng cáo còn giá trị đến hết hạn dùng của thuốc vì tài liệu thông tin quảng cáo hết giá trị khi có thay đổi về thông tin thuốc mà thông tin thì cập nhất thường xuyên nên ngay cả khi SĐK còn hiệu lực mà có thay đổi về thông tin thuốc thì tài liệu TTQC cũng hết giá trị, do đó không tiếp thu ý kiến này.

Điểm d khoản 1 Điều 17 đề nghị quy định rõ hình thức thông báo và đối tượng phải thông báo.

Ban soạn thảo cho rằng nội dung này đã quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2007/ TTLT-BYT-BTC-BCT

- Công ty United pharma: 

Điểm d khoản 3 Điều 13 quy định chung chung về việc sử dụng lợi ích vật chất để tác động tới thầy thuốc. Đề nghị quy định cụ thể hơn lợi ích vật chất với mức độ nào sẽ bị xử phạt.


Ban soạn thảo cho rằng hiện tại chưa có căn cứ để phân định cụ thể mức độ về lợi ích vật chất.

Điểm a khoản 1 Điều 9: đề nghị nghiên cứu lại vì nhà thuốc bán thuốc kê đơn nhưng không thể lưu đơn thuốc.

Ban soạn thảo cho rằng nhà thuốc cần có các biện pháp để lưu các bằng chứng về việc bán thuốc theo đơn theo quy định của Luật dược, do đó nội dung này cần được bảo lưu trong dự thảo Nghị định.

- Công ty Sao Thái Dương

Điểm b và c khoản 2 Điều 18 có mức độ, tính chất vi phạm khác nhau, đề nghị tách thành 2 mức xử phạt khác nhau. (vi phạm PIF mức phạt nhẹ hơn).

Ban soạn thảo cho rằng, về mức phạt tiền, vì mức độ vi phạm khác nhau nên khoản tiền phạt được quy định ở biên độ tương đối rộng. Ngoài ra, các hành vi vi phạm có tính chất nặng hơn còn bị điều chỉnh bởi hình thức xử phạt bổ sung, cụ thể:

Có PIF nhưng không đáp ứng quy định: chỉ phạt tiền.

Không có PIF: phạt tiền + thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố.

Do đó, không cần thiết phải tách thành các mức xử phạt khác nhau tại Điều này.

Điểm c khoản 2 Điều 8 đề nghị bổ sung “trừ trường hợp sản xuất các sản phẩm chức năng có nguồn gốc từ dược liệu trên dây chuyền sản xuất thuốc YHCT”.

Ban soạn thảo cho rằng theo quy định hiện hành về GMP thì không được phép SX sản phẩm không phải là thuốc trên dây chuyền SX thuốc. Hơn nữa việc sản xuất này không được thực hiện nếu không được phép của Cơ quan quản lý.

- Công ty L’Oreal 

Điểm b khoản 1 Điều 18 đề nghị tăng mức xử phạt

Ban soạn thảo cho rằng hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 18 (kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ): được quy định tại các điều khoản khác nhau tuỳ theo đối tượng vi phạm, điểm b khoản 1 Điều 18 điều chỉnh đối tượng là cơ sở kinh doanh, mức xử nặng hơn được điều chỉnh đối với đối tượng vi phạm là nhà nhập khẩu (10 triệu đồng- 20 triệu đồng), đơn vị đứng tên công bố (10 triệu đồng- 20 triệu đồng), do đó sẽ sửa lại dự thảo cho rõ đối tượng điều chỉnh tại khoản 1 và khoản 2 Điều 18.

Một số quy định trùng nhau, ví dụ: điểm a khoản 2 trùng điểm đ khoản 1; điểm g khoản 2 trùng điểm a khoản 1; điểm h khoản 2 trùng điểm c khoản 1; điểm c khoản 1 Điều 21 trùng điểm đ khoản 1.

Ban soạn thảo cho rằng mặc dù cùng hành vi vi phạm nhưng khoản 1 Điều 18 điều chỉnh đối tượng là các cơ sở kinh doanh còn khoản 2 điều chỉnh đối tượng là đơn vị đứng tên công bố, điểm c khoản 1 Điều 21 đối tượng là nhà sản xuất.

Sửa lại điểm c khoản 1 Điều 21 là "Nhà sản xuất (đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước) hoặc nhà nhập khẩu (đối với mỹ phẩm nước ngoài) đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường mà không tiến hành công bố sản phẩm mỹ phẩm").

- Công ty DP TW1

Điểm b khoản 2 Điều 11: Đề nghị sửa: Cơ sở bán buôn không đáp ứng điều kiện bảo quản thuốc đối với thuốc có điều kiện bảo quản đặc biệt (bảo quản lạnh, bảo quản mát...).

Ban soạn thảo cho rằng không tiếp thu ý kivì không đáp ứng điều kiện bảo quản  thuốc sẽ bao trùm cả những thuốc có điều kiện bảo quản đặc biệt và những thuốc đòi hỏi điều kiện bảo quản ghi trên nhãn.

Điểm c khoản 2 Điều 8 đề nghị nghiên cứu lại trường hợp sản xuất thực phẩm chức năng ví dụ vitamin liều thấp trên dây chuyền sản xuất thuốc. 

Ban soạn thảo cho rằng, theo quy định của GMP không được phép SX sản phẩm không phải là thuốc trên dây chuyền SX thuốc. Hơn nữa việc sản xuất này không được tiến hành nếu không được phép của Cơ quan quản lý, do đó không tiếp thu ý kiến trên.
Điểm a khoản 1 Điều 8: đề nghị sửa lại là: Trong quá trình kiểm tra GMP của cơ sở sản xuất thuốc, nếu gặp lỗi nặng. Sau đó qui định trong các qui trình kiểm tra, đánh giá các GP, ghi lại trong biên bản các mức kết quả đánh giá (áp dụng tương tự hệ thống ISO):

Có các điểm nhận xét, khuyến nghị để làm tốt hơn. (đơn vị không cần báo cáo lại đoàn kiểm tra).

Có các lỗi nhẹ: lỗi không ảnh hưởng nhiều đến hệ thống GP, chất lượng thuốc. Lỗi vô tình gặp phải, đơn lẻ. (phải báo cáo bằng văn bản cho đoàn kiểm tra mới được cấp giấy chứng nhận GP‘)

Có các lỗi nặng: lỗi ảnh hưởng đến hệ thống GP, chất lượng thuốc. Lỗi cố tình lặp lại ở nhiều khâu. (lỗi này bị phạt tiền như trên và đoàn kiểm tra phải đến kiểm tra lại, đơn vị đó phải trả phí cho đoàn kiểm tra đến kiểm tra lại)

Ban soạn thảo cho rằng, vì GPs là bộ nguyên tăc tiêu chuẩn thục hành tốt sản xuất thuốc, bảo quản thuốc, kiểm nghiệm thuốc có rất nhiều khoản mục có những khoản thuộc là quan trọng (nghiêm trọng) nếu không đạt thì đoàn kiểm tra GPs đã không cấp giấy chứng nhận hoặc phải có báo cáo khắc phục mới được cấp giấy chưng nhận còn  lại những lỗi nhỏ đã khuyến cáo cơ sở khắc phục do vậy những điều khoản đưa vào đều là những hành vi vi phạm điển hình giúp cho việc thanh kiểm tra, giám sát hậu mại.

Điểm a khoản 2 Điều 11: Sửa lại là: Trong quá trình kiểm tra GSP của cơ sở làm dịch vụ bảo quản thuốc, nếu gặp lỗi nặng. Sau đó qui định trong các qui trình kiểm tra, đánh giá các GP, ghi lại trong biên bản các mức kết quả đánh giá (áp dụng tương tự hệ thống ISO):

Có các điểm nhận xét, khuyến nghị để làm tốt hơn. (đơn vị không cần báo cáo lại đoàn kiểm tra).

Có các lỗi nhẹ: lỗi không ảnh hưởng nhiều đến hệ thống GP, chất lượng thuốc. Lỗi vô tình gặp phải, đơn lẻ. (phải báo cáo bằng văn bản cho đoàn kiểm tra mới được cấp giấy chứng nhận GP‘)

Có các lỗi nặng: lỗi ảnh hưởng đến hệ thống GP, chất lượng thuốc. Lỗi cố tình lặp lại ở nhiều khâu. (lỗi này bị phạt tiền như trên và đoàn kiểm tra phải đến kiểm tra lại, đơn vị đó phải trả phí cho đoàn kiểm tra đến kiểm tra lại)

Ban soạn thảo cho rằng, vì GPs là bộ nguyên tăc tiêu chuẩn thục hành tốt sản xuất thuốc, bảo quản thuốc, kiểm nghiệm thuốc có rất nhiều khoản mục có những khoản thuộc là quan trọng (nghiêm trọng) nếu không đạt thì đoàn kiểm tra GPs đã không cấp giấy chứng nhận hoặc phải có báo cáo khắc phục mới được cấp giấy chưng nhận còn  lại những lỗi nhỏ đã khuyến cáo cơ sở khắc phục do vậy những điều khoản đưa vào đều là những hành vi vi phạm điển hình giúp cho việc thanh kiểm tra, giám sát hậu mại nên không tiếp thu.
- Công ty PHABACO

Đề nghị quy định đối với trường hợp tranh chấp kết quả kiểm nghiệm giữa các đơn vị tham gia kiểm nghiệm.

Ban soạn thảo cho rằng, việc xử lý tranh chấp kết quả kiểm nghiệm  được xử lý theo NĐ79/2006/NĐ-CP và TT09/2010/TT-BYT, do đó sẽ không quy định ở NĐ này.

Điểm đ khoản 3 Điều 8: Sửa sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng thành cung cấp thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng ra thị trường.

Ban soạn thảo nhất trí tiếp thu.
- Công ty Hồng Thúy

Điểm c khoản 2 Điều 11 đề nghị chỉ yêu cầu dây chuyền lạnh.

Ban soạn thảo không tiếp thu vì còn nhiều sinh phẩm khác không chỉ đơn thuần bảo quản lạnh mà theo điều kiện bảo quản trên nhãn.
- Công ty TNHH Long Phương: đề nghị giải thích lý do Nghị định này không áp dụng xử phạt vi phạm đối với cán bộ, công chức. Về việc này Ban tổ chức thấy việc xử lý đối với hành vi vi phạm của cán bộ, công chức được thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, vì vậy đề nghị giữ như dự thảo Nghị định.

- Công ty Alcon Việt Nam đề nghị cân nhắc tăng mức phạt trong xử phạt vi phạm hành chính về trang thiết bị y tế vì với những mức xử phạt như vậy chưa đủ tính răn đe. 

Ban soạn thảo cho rằng, khoản 2 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008 quy định mức phạt tối đa trong lĩnh vực y tế là 40.000.000 đồng. Hơn nữa ngoài ra còn có các hình phạt bổ sung (tước quyền giấy phép, tịch thu…) do vậy, đề nghị giữ như dự thảo Nghị định.

Công ty TNHH Phát triển: Trang thiết bị y tế rất đa dạng không thể liệt kê được tất cả các yêu cầu về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự cho việc sản xuất và kinh doanh trang thiết bị y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế, đề nghị nên quy định điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến trên và chỉnh sửa dự thảo Nghị định là theo quy định của Bộ Y tế hoặc tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Công ty Alcon Việt Nam có ý kiến rằng những trang thiết bị y tế lớn thường không có giá niêm yết vì giá thiết bị sẽ được quyết định qua đấu thầu. Các trang thiết bị y tế khác như vật tư tiêu hao có thể được công bố, niêm yết giá.

- Công ty AMEC có ý kiến cho rằng trang thiết bị y tế có nhiều linh kiện, bộ phận có xuất xứ khác nhau, cần lưu ý vấn đề này khi xử phạt đối với hành vi không có giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ban soạn thảo thống nhất xác nhận xuất xứ hàng hóa phải căn cứ theo Luật Thương mại để áp dụng.

Có ý kiến khác cho rằng, để bảo đảm tính khả thi, cần quy định hai mức phạt đối với loại hình kinh doanh cá thể và doanh nghiệp (loại hình doanh nghiệp có mức phạt gấp 2 lần so với mức phạt đối với loại hình cá thể), theo đó, khoản 1, điểm a Điều 24 nên chuyển thành kinh doanh TTBYT khi chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và khoản 1, điểm c nên tách thành 2 điểm:

Không niêm yết giá hoặc niêm yết giá không đầy đủ

Bán cao hơn giá niêm yết

Đông thời, khoản 5. Biện pháp khắc phục hậu quả nên bổ sung điểm d: Buộc nộp lại toàn bộ số tiền chênh lệch do thực hiện hành vi quy định về bán cao hơn giá niêm yết.

Tiếp thu ý kiến này, Ban soạn thảo đã chỉnh sửa như trong Dự thảo.

Điều 6 khoản 1 mục g. Vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc


Ý kiến của các đơn vị đề nghị cân nhắc về vấn đề theo dõi sổ sách, đặc biệt là theo dõi về xuất xứ của thuốc y học cổ truyền, vì hiện nay ở Việt Nam vẫn tồn tại nhiều các ông lang, bà mế bán từng cân, từng lạng thuốc, các doanh nghiệp thu mua phải thu thập từ rất nhiều nguồn khác nhau để thành một lô nguyên liệu lưu hành trên thị trường. Do vậy đề nghị Nghị định có hướng dẫn cụ thể về việc ghi chép các hoạt động mua bán trong đó có mục xuất xứ thuốc y học cổ truyền (dược liệu):


Có ý kiến đề nghị cân nhắc xem xét quy định rõ hơn về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu vì hiện nay chưa có cơ chế kiểm tra cụ thể về nguồn gốc thuốc y học cổ truyền.

Về nội dung này Ban soạn thảo cho rằng, Nghị định không thể có hướng dẫn cụ thể về việc ghi chép các hoạt động mua bán trong đó có mục xuất xứ thuốc y học cổ truyền cũng như không thể quy định rõ hơn về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu vì hiện nay chưa có cơ chế kiểm tra cụ thể về nguồn gốc thuốc y học cổ truyền, do đó nội dung này sẽ được cân nhắc để điều chỉnh trong Thông tư hướng dẫn về quy định chuyên môn sau khi Nghị định này được ban hành để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với thực tế Việt Nam, trên cơ sở phát triển được dược liệu theo tinh thần thông báo số 164/TB- VPCP ngày 16/6/2010 về ý kiến kết luận của phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị phát triển dược liệu và sản phẩm quốc gia năm 2010. Theo đó, sẽ có hướng dẫn chi tiết về xuất xứ dược liệu và phân biệt dược liệu thô là hàng hay nông sản(dược liệu chưa sơ chế) và dược liệu đã sơ chế, bào chế để đưa vào sản xuất thuốc thành phẩm hoặc cân thành thuốc thang. Dược liệu đã bào chế mới coi là nguyên liệu và phải đạt tiêu chuẩn.

Điểm e khoản 3 Điều 8 đề nghị sửa đổi thành: "Sản xuất thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng vẫn cố tình đưa ra thị trường"


Điều 9 khoản b mục 1 vi phạm các quy định về bán buôn, bán lẻ thuốc, có ý kiến đề nghị bỏ " bán lẻ dược liệu không bảo đảm chất lượng" đây là dược liệu thô. Muốn thành nguyên liệu thì dược liệu thô phải được sơ chế, bào chế từ đó mới đưa vào sản xuất hoặc bốc thuốc thang. Do vậy cần phân biệt dược liệu thô với nguyên liệu làm thuốc. Khi đã là nguyên liệu làm thuốc (thuốc phiến) thì phải đảm bảo chất lượng theo quy định.

Đa số các đại biểu cho rằng khi ban hành NĐ này cần phải có thông tư hướng dẫn cụ thể về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuốc y học cổ truyền nhằm đảm bảo thực thi nghiêm chỉnh Luật Dược mà vẫn tạo điều kiện phát triển dược liệu và sản phẩm thuốc.

Điều 26. Vi phạm các quy định về nhập khẩu trang thiết bị y tế

Khoản 1, điểm a, c, d: một số đại biểu có ý kiến nên sửa như sau

a) Nhập khẩu trang thiết bị y tế không có giấy phép nhập khẩu (trừ những trang thiết bị y tế không quy định cần phải xin cấp giấy phép nhập khẩu) theo quy định của Bộ Y tế; 

c) Nhập khẩu các trang thiết bị y tế không qua thử nghiệm lâm sàng theo quy định về thử nghiệm lâm sàng của Bộ Y tế;

d) Nhập khẩu các trang thiết bị y tế không được kiểm tra chất lượng tại cơ quan kiểm nghiệm hoặc kiểm tra chất lượng của Nhà nước đối với thiết bị cần độ chính xác và một số thiết bị khác theo quy định của pháp luật.
Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến trên và chỉnh sửa dự thảo Nghị định.

Một số chuyên gia khác có ý kiến bổ sung sau: 
Để quy định có tính khả thi cần quy định hai mức phạt đối với loại hình kinh doanh cá thể và doanh nghiệp (loại hình doanh nghiệp có mức phạt gấp 2 lần so với mức phạt đối với loại hình cá thể)

Khoản 1, điểm a nên chuyển thành kinh doanh TTBYT khi chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Khoản 1, điểm c nên tách thành 2 điểm:

Không niêm yết giá hoặc niêm yết giá không đầy đủ

Bán cao hơn giá niêm yết

Khoản 5. Biện pháp khắc phục hậu quả nên bổ sung điểm d: Buộc nộp lại toàn bộ số tiền chênh lệch do thực hiện hành vi quy định về bán cao hơn giá niêm yết.

Điều 25. Vi phạm các quy định về sản xuất trang thiết bị y tế

Điểm d, khoản 2 quy định ở mức phạt quá nặng, nên chuyển lên mức phạt quy định tại khoản 1

Điểm a, khoản 3 quy định về tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động là không phù hợp, nên quy định tạm ngừng cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Khoản 4, đề nghị bổ sung quy định: Buộc tiêu hủy toàn bộ trang thiết bị y tế kém chất lượng.

Điều 27. Vi phạm các quy định về thông tin, quảng cáo TTBYT: Đề nghị ngoài áp dụng với bên quảng cáo cần có quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với bên phát hành quảng cáo. Nên chia thành 2 mức phạt:

Từ 5.000.000 đồng - 10.000.000 đồng: Đối với hành vi nội dung thông tin quảng cáo trang thiết bị y tế không đúng với hồ sơ đã đăng ký;

Từ 10.000.000 đồng - 20.000.000 đồng: Đối với hành vi thông tin, quảng cáo khi chưa có phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của cơ quan có thẩm quyền;

Ban soạn thảo thống nhất với các ý kiến tham gia góp ý và tiếp thu trực tiếp vào dự thảo Nghị định

III. Về kỹ thuật soạn thảo văn bản

Một số ý kiến góp ý về kỹ thuật soạn thảo văn bản, Bộ Y tế đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị định.
Trên đây là Báo cáo về việc tiếp thu và giải trình một số ý kiến góp ý của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế đại diện 3 miền về dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, PC.
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